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phát thải các chất SO2, NOx của các quốc 

gia đều có mối liên hệ rất mật thiết đến 

tổng khối lượng năng lượng tiêu dùng; môi 

trường nước nếu không có số liệu về WPI 

ta có thể dùng số liệu về tỷ lệ dân số sử 

dụng nước sạch; môi trường đất và hệ sinh 

thái ta có thể dùng số liệu khối lượng sử 

dụng phân hoá học bình quân một hecta 

gieo trồng, tỷ lệ che phủ rừng...  

Cùng với việc tính toán hệ số EE 

cho từng năm, người ta cũng có thể 

tính hệ số EE cho cả một thời kỳ bằng 

cách sử dụng số liệu tỷ lệ thay đổi 

trung bình năm (Average Annual 

Change Rate, AACR).   

áp dụng AACR, Ngân hàng thế giới 

đã tính hệ số EE của Việt Nam thời kỳ 

1980 - 93 như  sau (Đơn vị tính: %): 

AACR tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người 80-93 

AACR dân số sử dụng nước sạch 80-91 

AACR sử dụng phân bón hoá học trên ha 80-93 

AACR che phủ rừng 

AACR tổng hợp về môi trường (EQI) 

AACR GDP bình quân đầu người 80-93 
AACR của hệ số EE 80-90 

2,6 

2,91 

36,21 

-1,44 

-9,34 

7,1 

-1,32 

                 Nguồn: Ngân hàng thế giới 1995 

Như vậy, trong giai đoạn 1980-1990, 

để tăng 1% GDP bình quân đầu người thì 

tình trạng môi trường của Việt Nam đã suy 

giảm đi 1,32%. Với phương pháp phân tích 

trên, ta có thể kết luận rằng, trong giai đoạn 

1980 -1990 Việt Nam đã phát triển nhưng 

chưa đảm bảo được tính bền vững. Tốc độ 

tăng trưởng GDP bình quân đầu người của 

nước ta giai đoạn 1980 -1990 đạt bình 

quân 7,1% mỗi năm, đồng nghĩa với nó là 

tình trạng môi trường đã suy giảm bình 

quân 9,34%. 

Như vậy, việc tính toán hệ số EE 

đang trở thành một phương pháp phân tích 

mối quan hệ về kinh tế và môi trường phục 

vụ tốt cho việc ra chính sách phát triển 

bền vững. Số liệu sử dụng cho tính toán 

EE rất năng động, và có thể áp dụng dễ 

dàng; đặc biệt là đối với nước ta trong điều 

kiện số liệu về chất lượng môi trường chưa 

được phát triển và chưa được phổ biến 

rộng rãi. 

Tài liệu tham khảo: 

Environmental measurement in Asia 

country (Asian development Bank), 1993 

Giới thiệu một số yếu tố dẫn đến động cơ đầu tư 

                                                                                               Bùi Trinh - Phạm Lê Hoa 

1. Xác định đầu tư từ giá trị sản 

xuất (trường phái tân cổ điển) 

Trên thực tế, điều mà các doanh 

nghiệp quan tâm là giá trị sản xuất, lợi 

nhuận và thị phần. Do đó, doanh nghiệp 

có thể dựa vào lợi nhuận của mình để xác 

định mức đầu tư cần thiết. 
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Giả sử doanh nghiệp đứng trước một 

cơ hội và muốn mở rộng sản xuất trong 

thời kỳ tiếp theo, như vậy, doanh nghiệp 

muốn đầu tư thêm để mở rộng sản xuất, 

lượng đầu tư thêm sẽ được xác định sao 

cho việc đầu tư là có lợi. Tại thời điểm 

năm t nào đó khối lượng vốn của doanh 

nghiệp là Kt được sử dụng trong quá trình 

sản xuất tạo ra khối lượng sản phẩm Y với đơn 

giá p. Như vậy, giá trị sản xuất X = p.Y. 

Nếu coi lãi suất cho một đơn vị vốn 

sản xuất là r, có thể xác định tổng chi phí 

cho toàn bộ số vốn sản xuất của doanh 

nghiệp là r.K (trường hợp vốn tự có cũng 

lấy lãi suất vay vốn và xem như chi phí 

cho một đơn vị vốn sản xuất). 

Khi doanh nghiệp đầu tư thêm một 

lượng vốn là I, khi đó giá trị sản lượng sẽ 

tăng lên một lượng là Y’ và giá trị sản xuất 

sẽ là  X’ = p.Y’ (với giả thiết giá sản xuất 

của sản phẩm không thay đổi). Như vậy, giá 

trị sản xuất của doanh nghiệp sẽ tăng 

thêm một lượng là: 

X’ - X = p.Y với Y = Y’ - Y thể hiện 

lượng tăng về sản lượng sản xuất của 

doanh nghiệp và lượng tăng thêm về giá 

trị sản xuất là p.Y. 

Mặt khác, khi đầu tư thêm một lượng I 

thì số vốn mới sẽ là K + I, lúc đó chi phí về 

vốn sẽ là r. (K + I). Lượng chi phí về vốn 

mà doanh nghiệp phải chi thêm là r.I. Lúc 

đó doanh nghiệp sẽ so sánh khoản chi phí 

về vốn tăng thêm với giá trị sản xuất, nếu: 

X’ -  r.(K + I) > X - r.K 

Thì việc đầu tư là có lợi và doanh 

nghiệp sẽ đầu tư. Một điều dễ nhận thấy 

quá trình tăng đầu tư không thể tiếp diễn 

mãi, vì tính chất lợi suất giảm dần của vốn. 

Và như vậy đến một lúc nào đó, việc tăng 

đầu tư không thể làm tăng sản lượng nữa. 

Lúc này, tích lũy về vốn đã đạt mức tối ưu, 

lúc đó doanh nghiệp ngừng đầu tư, khi 

mức tích lũy về vốn đạt mức tối ưu, ta có: 

r = p. (Y / K) 

Như vậy, các doanh nghiệp có thể 

biết tích lũy về vốn đạt mức tối ưu khi 

lượng tăng giá trị sản xuất khi tăng một 

đồng vốn bằng mức chi phí cho một đồng vốn. 

Đối với một nền kinh tế hoàn toàn 

phát triển, mức chi phí về vốn hoặc mức 

lãi suất tiền vay là một  nhân tố quan trọng 

ảnh hưởng tới động cơ đầu tư của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, đối với một nền kinh tế 

mà hệ thống tài chính chưa đóng vai trò 

nổi bật trong nền kinh tế, thì việc thay đổi 

lãi suất không nhậy cảm lắm đối với hành 

vi đầu tư của xã hội. 

Ngoài ra, cũng dễ nhận thấy giá cả 

của sản phẩm cũng ảnh hưởng đến động 

cơ đầu tư trong sản xuất. Nếu giá của sản 

phẩm bất ngờ tăng trên thị trường, lúc đó 

doanh thu của việc đầu tư thêm sẽ cao 

hơn và như vậy, với giả thiết chi phí về vốn 

không đổi dẫn đến việc đầu tư tiếp tục có 

lợi, từ đó nhu cầu về đầu tư lại tiếp tục 

phát sinh. Ngược lại, sự giảm giá của sản 

phẩm trên thị trường sẽ làm các doanh 

nghiệp e ngại đầu tư, thậm chí rút lui khỏi 

thị trường. 

2. Nguồn tài chính cho các dự án 

đầu tư của doanh nghiệp (lý thuyết 

về kìm hãm và tự do hóa tài chính) 

Trong các dự án đầu tư của doanh 

nghiệp có 3 nguồn chính như sau: 

- Nguồn vốn tự có 

- Nguồn vốn đi vay 

- Phát hành cổ phiếu 

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam 

hiện nay, mở rộng đầu tư thông qua phát 
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hành cổ phiếu chưa phải là giải pháp quan 

trọng. Vậy, hai cách chính để doanh 

nghiệp tìm được nguồn tài chính để thực 

hiện đầu tư phải là nguồn vốn tự có hoặc 

nguồn vốn đi vay; trên thực tế, vốn đầu tư 

thường được kết hợp từ hai nguồn này. 

a/ Nguồn vốn đi vay 

Trong trường hợp thị trường tài chính 

được hoàn toàn tự do, khi có quá nhiều dự 

án đầu tư, tức là nhu cầu vay sẽ tăng lên, 

như vậy lãi suất sẽ tăng. Việc lãi suất tăng 

có hai nhân tố tác động: Chi phí về vốn 

tăng lên, đến lúc chi phí về vốn vượt quá 

khoản doanh thu tăng thêm mà doanh 

nghiệp đạt được từ đầu tư mới, lúc đó nhu 

cầu về đầu tư sẽ giảm bớt; khi lãi suất cao 

sẽ thu hút thêm tiền tiết kiệm  của dân cư, 

và như vậy, để cân bằng giữa nhu cầu vay 

và nguồn vốn, lãi suất vay lại phải giảm để 

thu hút đầu tư. Nếu vì một lý do nào đó lãi 

suất được kiểm soát ở mức thấp hơn mức 

cân bằng, điều này dẫn đến thiếu hụt 

nguồn tiền tệ và dẫn đến tình trạng phân 

phối tín dụng. 

Tình trạng phân phối tín dụng dẫn 

đến việc doanh nghiệp có tìm được nguồn 

tín dụng hay không phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố; ví dụ, như quan hệ của doanh 

nghiệp với ngân hàng, uy tín của doanh 

nghiệp, tài sản của doanh nghiệp... Lúc 

này các doanh nghiệp lớn, có thị phần ổn 

định, có uy tín hơn thường dễ tìm được tín 

dụng hơn, nhưng những doanh nghiệp này 

thường đã có thị trường tương đối bão hòa 

và có mức tích lũy vốn tương đối khá lớn 

và như vậy nhu cầu đầu tư sẽ không cao. 

Ngược lại, các doanh nghiệp mới thường 

có nhu cầu đầu tư cao hơn, nhưng lại khó 

tìm được tín dụng. Từ đó dẫn đến tình trạng 

ứ đọng nguồn vốn, trong khi nhiều doanh 

nghiệp thiếu vốn để mở rộng sản xuất. 

b/ Nguồn vốn tự có 

Ngoài nguồn vốn đi vay, các doanh 

nghiệp có thể có các dự án đầu tư bằng 

nguồn vốn tự có của chính mình, điều này 

thường được các doanh nghiệp thực hiện 

khi tình trạng phân phối tín dụng xảy ra, 

như vậy các doanh nghiệp cần một thời 

gian nhất định để tích lũy vốn từ lợi nhuận. 

Như vậy, khi nhu cầu thị trường về một 

sản phẩm nào đó tăng, thì ngay lúc đó 

nhìn bề ngoài sẽ không nhận biết được sự 

tăng lên đáng kể của đầu tư trong giai 

đoạn đó. Khi doanh nghiệp phải tự tích lũy 

vốn để thực hiện đầu tư, trong giai đoạn 

tích lũy, vốn thường được gửi vào ngân 

hàng. Do vậy, doanh nghiệp được hưởng 

một khoản lãi suất trên khoản tiền gửi, 

khoản này được tính gộp vào vốn. Nếu lãi 

suất bị kìm giữ quá thấp sẽ ảnh hưởng rất xấu 

đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 

nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 

Từ những lập luận này có thể nói kìm 

hãm tài chính không phải là một biện pháp 

tốt. Thị trường ở các nước đang phát triển 

thường phải chịu một tình trạng lãi suất bị 

kìm hãm ở mức thấp hơn mức cân bằng, 

tình trạng này thường dẫn đến thiếu hụt tín 

dụng, trực tiếp kìm hãm tốc độ phát triển 

kinh tế của các ngành và toàn nền kinh tế. 

Như vậy, với cách tiếp cận này, phương 

cách tốt nhất để đẩy nhanh tốc độ tích lũy 

vốn của xã hội là thả lỏng lãi suất theo 

mức cân bằng được quyết định bởi quan 

hệ cung - cầu của thị trường tài chính. 


